BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 1

NĂM 2006

I _ Lịch sử hoạt động của Công Ty

   1. Những sự kiện quan trọng:

Được thành lập từ năm 1988, Xí Nghiệp Mặt Hàng Mới hay Factory No.1 là một doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu Thủy sản đầy uy tín. Đến tháng 07/2000, xí nghiệp được cổ phần hóa và đổi tên là Công ty Cổ Phần Thủy sản Số 1 (Tên giao dịch: SEAJOCO VIETNAM). 

Ngày 29/12/2006 Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 chính thức niên yết trên thị trường chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.

Giữ vững và phát huy truyền thống “Uy tín, Chất lượng”, công ty không ngừng nỗ lực đổi mới công nghệ, nâng cao trình độ quản lý, năng lực cán bộ, tay nghề công nhân để trở thành một trong những nhà sản xuất và cung cấp thủy sản hàng đầu của Việt Nam. 

Công ty áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001-2000 và tiêu chuẩn thực phẩm toàn cầu BRC trên cơ sở áp dụng HACCP, GMP và SSOP. Cả hai phân xưởng sản xuất của công ty đều đạt tiêu chuẩn An Toàn Vệ sinh Công Nghiệp do Bộ Thủy sản cấp và có giấy phép xuất vào thị trường Châu Âu DL01 & DL157. 

Sản phẩm của công ty rất đa dạng và đa số là các mặt hàng chế biến giá trị cao từ tôm, mực, bạch tuộc, ghẹ, cá. Sản phẩm của công ty được xuất đi và luôn làm hài lòng các khách hàng Nhật Bản, Châu Âu (Pháp, Bỉ, Hà Lan…), Mỹ, Úc… Sản phẩm của công ty cũng được tiêu thụ mạnh trong nước thông qua các hệ thống siêu thị, nhà hàng như: METRO, LOTTERIA… 
Phương châm hoạt động của công ty:

“Chất lượng – Uy tín : Sự sống còn của công ty”

“ Hợp tác cùng chia sẻ lợi nhuận” 
Giới thiệu về Công ty

· Tên Công ty:
Công ty Cổ phần Thuỷ Sản số 1
· Tên tiếng Anh:
SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY NO 1
· Tên viết tắt:
SEAJOCO VIET NAM

· Vốn điều lệ:
20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng chẵn)

· Trụ sở chính:
1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
· Điện thoại:
(84-8) 974 1135 – 974 1136
· Fax:
(84-8 864 3925
· Website:
www.seajocovietnam.com.vn
· Email:
mathangmoi@hcm.vnn.vn
· Giấy phép thành lập:
Quyết định số 15/2000/QĐ-TTg ngày 31/12/2000 của Thủ tướng Chính Phủ về việc chuyển Xí Nghiệp mặt hàng mới thuộc Tổng Công ty Thuỷ sản Việt Nam thành Công ty Cổ phần Thuỷ Sản số 1

· Giấy CNĐKKD:
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103000113 đăng ký lần đầu ngày 10/07/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 29/08/2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp.

         Mã số thuế: 0302047389


         Tài khoản tiền: 

· VND: 007.100.000.7353 mở tại ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

· USD: 007.137.000.83879 mở tại ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. 

Các đơn vị trực thuộc

Chi Nhánh - Kho: 8 đường số 3 Cư xá Lữ Gia, quận 11, TP. Hồ Chí Minh. Cơ sở này nằm trong khu dân cư nên không được phép chế biến thuỷ sản lâu dài, công ty đã ngưng sản xuất và đang tìm đối tác chuyển đổi mục đích sử dụng.
Chi Nhánh: 536 Âu Cơ, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Hiện tại đang duy trì sản xuất với công suất 150 đến 200 tấn/tháng. Tuy nhiên cơ sở đã cũ, máy móc thiết bị lạc hậu, thêm vào đó cơ sở này cũng nằm trong diện di dời nên không thể đầu tư mới.
Công ty Cổ phần Thuỷ Sản số 1 được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa X kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

Cơ sở của hoạt động quản trị và điều hành của Công ty là Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi lần thứ 3) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/10/2006, được sửa đổi theo mẫu điều lệ công ty niêm yết và có hiệu lực từ ngày 31/10/2006.

     2. Quá trình phát triển :

               a .Ngành nghề kinh doanh:

· Thu mua, sản xuất, chế biến các mặt hàng thuỷ hải sản, nông sản, súc sản và tiêu thụ tại thị trường trong và ngoài nước.

· Kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp thuỷ hải sản, nông sản, súc sản và các loại hàng hóa, máy móc, thiết bị vật tư nguyên liệu, hoá chất, công nghệ phẩm.

· Dịch vụ cung cấp vật tư thiết bị và lắp đặt công trình lạnh công nghiệp điều hòa không khí, hệ thống điện.

· Hợp tác liên doanh liên kết với tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.

· Hoạt động sản xuất kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

               b. Tình hình hoạt động:

Các mảng hoạt động kinh doanh chính của Công ty bao gồm:

· Thu mua, sản xuất, chế biến các mặt hàng thuỷ hải sản, nông sản, súc sản và tiêu thụ tại thị trường trong và ngoài nước.

· Kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp thuỷ hải sản, nông sản, súc sản và các loại hàng hoá, máy móc, thiết bị vật tư nguyên liệu, hoá chất, công nghệ phẩm.

· Dịch vụ cung cấp vật tư thiết bị và lắp đặt công trình lạnh công nghiệp điều hoà không khí, hệ thống điện.

Trong đó, hoạt động kinh doanh chế biến thủy sản xuất khẩu là hoạt động chủ yếu của Công ty. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh hàng xuất khẩu chiếm gần 90% doanh thu của Công ty. Những sản phẩm chính của Công ty gồm có:

· Tôm tẩm bột, Tôm burger

· Mực ống cắt khoanh bọc bột, Mực nang fillet

· Bạch tuộc bọc bột

· Cá Basa, Cá bọc bột, Cá Lưỡi Trâu, Cá Ngừ Loin, Cá Mahi-mahi, Cá Điêu Hồng Fillet, Cá Thu Fillet, Cá Oil Fish Fillet, Cá Cờ Gòn, Cá Cờ Kiếm, Cá Lưỡi Trâu nhồi.

· Nghêu, Sò điệp, Cua lột, Ghẹ farci.

· Chả giò rế, Chả giò tôm, Chả giò tôm cua, Chạo càng, Chạo mía, Chả giò chay…

3.Định hướng phát triển : 

Trên cơ sở những định hướng chung của ngành thuỷ sản trong năm tới và kết quả đạt được của năm 2006. HĐQT đã bàn bạc và đưa ra những mục tiêu chủ yếu sau :

Mục tiêu :

- Về doanh thu           : Phấn đấu đạt  từ 145 tỷ đồng trở lên

- Về doanh số XK      : Phấn đấu đạt        8 triệu  USD

- Về lợi nhuận            : Phấn đấu đạt        6,5 tỷ  đồng

- Về chia cổ tức          : Phấn đấu giữ mức 16% năm/cổ phần.
Giải pháp thực hiện :

Tiếp tục thực hiện chiến lược kinh doanh, tập trung sản xuất các mặt hàng giá trị gia tăng chất lượng cao phù hợp thị trường, đủ sức cạnh tranh với các địa phương .


Đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển thêm mặt hàng mới theo kịp yêu cầu của khách hàng. Tiếp tục chào bán hàng và tìm kiếm thêm thị trường mới.

Tiến hành thiết kế & xây dựng nhà máy mới ở khu CN Tân Phú Trung Củ Chi

- Phát hành thêm cổ phiếu để có khỏang 35- 50 tỷ đồng XD nhà máy mới.

- Liên kết với các nhà đầu tư chiến lược khai thác có hiệu quả 2 cơ sở chế biến cũ (khi đã rời Cty đến nhà máy mới).

II. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị Công Ty

    A/ TÌNH HÌNH CHUNG :

Năm 2006, Công Ty Cổ Phần Thủy Sản số 1 tiếp tục hòan thành kế họach sản xuất kinh doanh. Lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước 7%. Đặc biệt ngày 29/12/06 Công ty đã chính thức lên sàn giao dịch, tham gia thị trường chứng khóan Thành Phố Hồ Chí Minh, làm tăng tính thanh khỏan cho cổ phiếu SJ1 của Cty.

*Dưới đây là những khó khăn thuận lợi chủ yếu:

1. Khó khăn :

- Nguyên liệu cho sản xuất chế biến chưa ổn định, do ảnh hưởng của thời tiết, mùa vụ.

-  Mức độ rủi ro trong sản xuất  chế biến khá cao dối với các rào cản về thương mại, kỹ thuật của các nước nhập khẩu nhất là vấn đề dư lượng kháng sinh bị cấm & tạp chất có trong sản phẩm bị phát hiện và xử lý ngày càng nhiều nhất là ở thị trường Châu Âu & Nhật.

- Giá cả nguyên, nhiên liệu, vật liệu gia tăng liên tục làm cho chi phí  đầu vào phải tăng theo.

2. Thuận lợi: 

- Xuất khẩu thủy sản năm 2006 đã đạt được tốc độ tăng truởng cao. Tình hình tiêu thụ thủy sản trong nước cũng khá do dịch bệnh trên gia cầm và vật nuôi, mà thủy sản là nguồn thực phẩm dinh dưỡng vàkhá an tòan.

- Nguồn nguyên liệu trong mùa vụ khá dồi dào, giá cả không biến động nhiều. Cty đã chủ động mua dự trữ  một số lọai nguyên liệu cần thiết để khi cuối vụ vẫn có đủ nguyên liệu để sản xuất chế biến. 

 B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2006 :
1. Kết quả họat động sản xuất kinh doanh :            
	STT
	Chỉ Tiêu
	Đơn vị tính
	Kế hoạch

2006
	Thực hiện

      2006
	Thực hiện

2005
	% So sánh

cùng kỳ

	1
	DOANH THU
	 1000 ñ
	130.000.000
	147.894.504
	130.781.170
	113 %

	2
	DOANH SỐ XK
	    USD
	7.000.000
	8.068.225
	7.001.082
	115 %

	3
	SX CHẾ BIẾN
	
	
	
	
	

	
	      Giá trị
	    USD
	12.000.000
	10.812.957
	11.338.200
	95 %

	
	      Sản lượng
	    Tấn
	2.500
	2.378
	2.626
	91 %

	4
	LỢI NHUẬN
	 1000 ñ
	6.000.000
	6.294.454
	5.869.000
	107 %


2. Về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế họach :       


- Năm 2006 tình hình kinh doanh tương đối thuân lợi, nguyên liệu dồi dào, giá cả không biến động nhiều. Khách hàng đặt hàng ổn định, đơn hàng đều. Cty đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trừ chỉ tiêu giá trị chế biến và số lượng chế biến, vì năm 2006 sản xuất chủ yếu là hàng Cty, lượng hàng gia công giảm nhiều do công suất chế biến ở cả 2 xưởng đã đầy, nên lượng hàng gia công không thể nhận hết kéo theo 2 chỉ tiêu trên giảm (vì đa số hàng gia công có sản lượng cao).

- Năm 2006 về cơ cấu thị trường xuất khẩu cũng tương đối ổn định với 2 thị trường thân thuộc là Nhật bản và Châu Âu. Năm 2006 kinh ngạch  xuất khẩu tới thị trường Nhật Bản đạt mức 4,18 triệu USD, chiếm tỷ lệ 51.8%, tăng hơn cùng kỳ năm ngoái 12.9 %. Thị trường Châu Âu đạt 3,74 Triệu USD, chiếm tỷ lệ 46,2% tăng hơn cùng kỳ năm ngóai 14.4%. Các thị trường Daihan, Uc, Mỹ có tăng hơn năm ngóai chiếm  khỏang 2%  kinh ngạch XK.

3. Về công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng :

- Với mục tiêu ổn định sản xuất để phát triển. HĐQT & Ban Giám Đốc luôn đặt ra các chỉ tiêu về năng xuất lao đông, chất lượng sản phẩm nhằm tạo ra được các sản phẩm có chất lượng cao, tiết kiệm tối đa nguyên vật liệu, tăng năng suất lao động, giá thành thấp để tạo lợi nhuận cao.

- Luôn cập nhật các kiến thức mới về vệ sinh an tòan thực phẩm phổ biến cho cán bộ kỹ thuật, hướng dẫn cho công nhân thực hiện.

- Sản phẩm của Công Ty luôn có chất lượng tốt, ổn định. Các sản phẩm mới ra đời đã có được các thị trường ổn định, sản lượng được tăng lên góp phần tăng doanh số & lợi nhuận.

4. Về thực hiện chế độ chính sách  & thu nhập bình quân :

-Công ty luôn thực hiện tốt luật lao động, luật doanh nghiệp, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Thực hiện việc chi lương, thưởng cho cán bộ công nhân viên, chi cổ tức cho cổ đông kịp thời. Ngoài ra công đoàn, đoàn thanh niên của Cty luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội: như xây nhà tình thương, ủng hộ  các gia đình bị bão, tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí bổ ích cho người lao động nhằm tạo không khí thoải mái, và nhờ đó cũng góp phần tăng năng xuất lao đông, tăng hiệu quả làm việc ….  Năm 2006 Cty đã đảm bảo công ăn việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho người lao động ở mức 1.460.00đồng/người/tháng.

 5. Về công tác quản lý tài chính :
- Quản lý tài chính, kế toán hạch toán hoạt động có hiệu quả, các báo cáo cập nhật thông tin đầy đủ, chính xác, giúp cho việc điều hành quản lý Cty đạt kết quả cao. Ban kiểm soát hoạt động đều, góp nhiều ý kiến giúp Ban lãnh đạo Cty chỉ đạo sản xuất tốt hơn. Cty đã thực hiện các chế                       độ báo cáo, thống kê đúng quy định, đảm bảo thu nộp ngân sách cho nhà nước đầy đủ.            
 C. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘÂNG NĂM 2007

- Trên cơ sở những định hướng chung của ngành thuỷ sản trong năm tới và kết quả đạt được của năm 2006. HĐQT đã bàn bạc và đưa ra những mục tiêu chủ yếu sau :

1. Mục tiêu :

         - Về doanh thu           : Phấn đấu đạt  từ 145 tỷ đồng trở lên

         - Về doanh số XK      : Phấn đấu đạt 8 triệu  USD

         - Về lợi nhuận            : Phấn đấu đạt  6,5 tỷ  đồng

         - Về chia cổ tức          : Phấn đấu giữ mức 16% năm/cổ phần.

         
2. Giải pháp thực hiện :

- Tiếp tục thực hiện chiến lược kinh doanh, tập trung sản xuất các mặt hàng giá trị gia tăng chất lượng cao phù hợp thị trường, đủ sức cạnh tranh với các địa phương .


- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển thêm mặt hàng mới theo kịp yêu cầu của khách hàng. Tiếp tục chào bán hàng và tìm kiếm thêm thị trường mới.

- Tiến hành thiết kếâ & xây dựng nhà máy mới ở khu CN Tân Phú Trung Củ Chi

- Phát hành thêm cổ phiếu để có khỏang 35- 50 tỷ đồng xây dựng nhà máy mới.

- Liên kết với các nhà đầu tư chiến lược khai thác có hiệu quả 2 cơ sở chế biến cũ (khi đã rời Cty đến nhà máy mới).

III . Báo cáo của Ban Giám Đốc:

Công ty Cổ phần Thủy sản số 1 được thành lập theo Quyết định số 12/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Xí Nghiệp mặt hàng mới thuộc Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam thành Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1.

Hoạt động kinh doanh của Công ty là: thu mua, sản xuất, chế biến các mặt hàng tủy sản, nông sản, súc sản và tiêu thụ tại thị trường trong nước và ngoài nước. Kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp thủy hải sản, nông sản, súc sản và các loại hàng hoá, máy móc , thiết bị, vật tư, nguyên liệu hoá chất, công nghệ phẩm. Dịch vụ cung cấp vật tư thiết bị và lắp đặt công trình lạnh công nghiệp điều hòa không khí, hệ thống điện. Hợp tác liên doanh với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước. Hoạt động sản xuất kinh doanh các ngành nghề khác theo pháp luật quy định. 

Trụ sở chính của Công ty tại 1004A Âu Cơ, phường Phú Trung quận Tân Phú.

1. Báo cáo tình hình tài chính :

  * Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2006

· Vốn chủ sở hữu:                    20.000.000.000đ
· Thặng dư vốn cổ phần:             984.011.938đ

· Cổ phiếu qũy   :                     (664.700.000)đ

· Qũy đầu tư phát triển:            7.090.385.103đ

· Qũy dự phòng tài chính:         1.396.357.821đ

 * Cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành:
2.000.000

Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng: 
2.000.000
   - Cổ phiếu phổ thông:
2.000.000
Số lượng cổ phiếu qũy: 
     66.470
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:
1.933.530
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000đ/cổ phiếu
* Cổ tức năm 2006 : 
     - 15% bằng tiền mặt:                         2.851.295.000đ 
     - 3% bằng cổ phiếu:                             664.700.000đ
Tổng cộng                                               3.515.995.000đ
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Lợi nhuận sau thuế cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006 là 5.695.491.544 VND ( Cùng kỳ kế toán năm 2005 lợi nhuận sau thuế là 5.047.393.191 VND)

Lợi nhuận chưa phân phối tại thới điểm 31 tháng 12 năm 2006 là 0 VND ( Năm 2005 lợi nhuận phân phối là 113.856.395 VND).
IV. Báo cáo tài chính (Theo báo cáo đã gửi cho TTGDCK)
V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

1. Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập: 

CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỄM TOÁN ( AASC)
Ý kiến kiểm toán độc lập

Báo cáo tài chính của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại ngày 31/12/2006, cũng như kết quả kinh doanh trong kỳ tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế tóan 
VI. Các công ty có liên quan
Không có

VII. Tổ chức và nhân sự 
Cơ cấu tổ chức công ty

Đại hội đồng cổ đông: là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền bỏ phiếu hoặc người được cổ đông ủy quyền. Đại hội đồng cổ đông có các quyền hạn sau:

Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ.

Thông qua định hướng phát triển Công ty, thông qua báo cáo tài chính hàng năm, các báo cáo của Ban kiểm soát, của Hội đồng quản trị và của các kiểm toán viên.

Quyết định mức cổ tức được thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần.

Quyết định số lượng thành viên của Hội đồng quản trị.

Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; phê chuẩn việc Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Giám Đốc.

Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

Hội đồng quản trị: số thành viên Hội đồng quản trị của Công ty gồm 05 thành viên. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty, trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông mà không được ủy quyền. Hội đồng quản trị có các quyền hạn sau:
Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty.

Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty.

· Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại, quyết định huy động vốn theo hình thức khác; đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo từng loại.
· Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban Giám Đốc và các cán bộ quản lý trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty.

· Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức; xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh.
· Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản Công ty.

· Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

· Ban kiểm soát: Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra gồm 03 thành viên, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật về những công việc thực hiện theo quyền hạn và trách nhiệm sau:

· Được Hội đồng Quản trị tham khảo ý kiến về việc chỉ định công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của công ty kiểm toán độc lập; thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán.
· Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng quản trị;
· Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc.
· Xem xét báo cáo của Công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng quản trị chấp thuận.

· Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

· Ban Giám Đốc: Ban Giám Đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm gồm 04 thành viên. Giám Đốc có nhiệm vụ:

· Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

· Ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự và các loại hợp đồng khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động khác của    Công ty.

· Kiến nghị về số lượng và các loại cán bộ quản lý mà Công ty cần thuê để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết để thực hiện các thông lệ quản lý tốt nhất cũng như các cơ cấu do Hội đồng quản trị đề xuất và tư vấn cho Hội đồng quản trị để quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý.
· Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của người lao động.
· Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty theo kế hoạch    kinh doanh.
· Các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

· Các phòng ban nghiệp vụ: các phòng, ban nghiệp vụ có chức năng tham mưu và giúp việc cho Ban Giám Đốc, trực tiếp điều hành theo chức năng chuyên môn và chỉ đạo của Ban Giám Đốc. Công ty hiện có 06 phòng nghiệp vụ với chức năng được quy định như sau:

· Phòng Xuất khẩu: có chức năng theo dõi việc thực hiện các hợp đồng xuất nhập khẩu với nước ngoài, mua bán hàng hóa, làm các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa, vận chuyển và đóng hàng xuất khẩu…

· Phòng kinh doanh: Kinh doanh mua bán hàng thuỷ sản trong nước và các dịch vụ mua bán hàng thuỷ sản nước ngoài, tìm kiếm khách hàng. Xây dựng giá thu mua, gia công mua thành phẩm…

· Phòng Tổ chức hành chính: có chức năng xây dựng phương án kiện toàn bộ máy tổ chức trong Công ty, quản lý nhân sự, thực hiện công tác hành chính quản trị, tiền lương thưởng cho cán bộ công nhân viên toàn Công ty.

· Phòng Kế toán Tài vụ: có chức năng trong việc lập kế hoạch sử dụng và quản lý nguồn tài chính của Công ty, phân tích các hoạt động kinh tế, tổ chức công tác hạch toán kế toán theo đúng chế độ kế toán thống kê và chế độ quản lý tài chính của Nhà nước.

· Phòng Kỹ thuật - KCS: có chức năng hướng dẫn các quy trình sản xuất của từng công đoạn, từng mặt hàng và quy trình vệ sinh công nghiệp dây chuyền sản xuất. Tổ chức giám sát chất lượng hàng hóa trong quá trình sản xuất, về mẫu mã, quy cách, kiểm tra vi sinh. Hướng dẫn uốn nắn các thao tác chế biến, các yêu cần kỹ thuật sản xuất cho công nhân…

· Phòng Kỹ thuật – Cơ điện lạnh: Chịu tránh nhiệm về toàn bộ hoạt động liên quan đến kỹ thuật cơ điện lạnh : Lập kế hoạch duy tu, bảo trì vệ sinh máy móc thiết bị định kỳ, đảm bảo an toàn PCCC…

· Xưởng chế biến: có chức năng tổ chức sản xuất các loại sản phẩm hàng hóa theo kế hoạch và theo đơn hàng.

Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty thể hiện qua biểu đồ sau: (đính kèm)
Biểu đồ 1: Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty

1.1. Danh sách Hội đồng quản trị và Ban Giám Đốc

1.1.1. Họ và tên: Nguyễn Thị Bạch Nhạn


· Giới tính:
Nữ

· Ngày sinh:
12/05/1960

· Nơi sinh:
Hà Nội

· Quốc tịch: 
Việt Nam

· Dân tộc:
Kinh

· Quê quán:
TP. Hồ Chí Minh

· Địa chỉ thường trú:    1/32 Cư Xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TPHCM.

· Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:  
974 1135- 974 1136

· Trình độ văn hóa: 
12/12

· Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân Hóa Sinh

· Quá trình công tác:




· 08/1988 – 12/1995:
Quản đốc phân xưởng Xí Nghiệp Mặt Hàng Mới thuộc Tổng Công Ty Thủy Sản Việt Nam.

· 12/1995 – 09/1997: 
Phó Giám đốc Xí Nghiệp Mặt Hàng Mới.

· 09/1997 – 07/2000: 
Giám đốc Xí Nghiệp Mặt Hàng Mới.

· 07/2000 – 10/2000: 
Giám đốc - Chủ Tịch hội đồng quản trị Công Ty CP Thủy Sản Số 1. 

· 10/2000 – nay: 
Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty CP Thủy Sản Số 1.

· Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Thủy Sản Số 1.

· Hành vi vi phạm pháp luật: 
Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: 
Không

· Số cổ phần nắm giữ: 57.840 cổ phần, chiếm  2,89% của tổng vốn điều lệ. Cam kết nắm giữ ít nhất 50% số cổ phiếu đang nắm giữ trong vòng 3 năm kể từ khi niêm yết.

· Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không có.
1.1.2. Họ và tên:
Nguyễn Thị Liên Phượng

· Giới tính: 
Nữ

· Ngày sinh:
10/06/1961

· Nơi sinh:
Hà Nội

· Quốc tịch: 
Việt Nam

· Dân tộc:
Kinh

· Quê quán:
Nha Trang

· Địa chỉ thường trú: 
30 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

· Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 
974 1135 – 974 1136

· Trình độ văn hóa: 
12/12

· Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân Tài Chính Kế Toán

· Quá trình công tác:




· 11/1995 – 07/2000:
Kế toán trưởng Xí Nghiệp Mặt hàng mới thuộc Tổng Công Ty Thủy Sản Việt Nam

· 07/2000 – 08/2001:
Kế toán trưởng - Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công Ty CP Thủy Sản Số 1.

· 08/2001 - nay:
Giám đốc -Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công Ty CP Thủy Sản Số 1.
· Chức vụ công tác hiện nay: 
Giám Đốc Công ty CP Thủy Sản Số 1.

· Hành vi vi phạm pháp luật: 
Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: 
Không

· Số cổ phần nắm giữ: 52.460 cổ phần, chiếm  2,62% của tổng vốn điều lệ. Cam kết nắm giữ ít nhất 50% số cổ phiếu đang nắm giữ trong vòng 3 năm kể từ khi niêm yết.

· Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không

1.1.3. Họ và tên:
Ngô Đức Dũng
· Giới tính:
Nam

· Ngày sinh:
25/12/1960

· Nơi sinh:
Ninh Giang, Hoa Lư, Ninh Bình.

· Quốc tịch: 
Việt Nam

· Dân tộc:
Kinh

· Quê quán:
Ninh Bình

· Địa chỉ thường trú: 
481 Lê Văn Sỹ, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM

· Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 
974 1135 – 974 1136 

· Trình độ văn hóa: 
12/12

· Trình độ chuyên môn: 
Kỹ sư Điện Công Nghiệp

· Quá trình công tác:




· 1994 - 07/2000:
Trưởng phòng Kỷ thuật điện Xí Nghiệp Mặt hàng mới thuộc Tổng Công Ty Thủy Sản Việt nam

· 07/2000 – nay: 
Phó Giám đốc - Thành viên Hội Đồng Quản Trị Công Ty CP Thủy Sản Số 1.

· Chức vụ công tác hiện nay: 
Phó Giám Đốc Công ty CP Thủy Sản Số 1.

· Hành vi vi phạm pháp luật: 
Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: 
Không

· Số cổ phần nắm giữ: 40.110 cổ phần, chiếm 2,01% của tổng vốn điều lệ. Cam kết nắm giữ ít nhất 50% số cổ phiếu đang nắm giữ trong vòng 3 năm kể từ khi niêm yết.

· Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không

1.1.4. Họ và tên:
Huỳnh Văn Long 

· Giới tính: 
Nam

· Ngày sinh:
02/06/1953

· Nơi sinh:
Trà Vinh

· Quốc tịch: 
Việt Nam

· Dân tộc:
Kinh

· Quê quán:
Trà Vinh

· Địa chỉ thường trú: 
144 Nguyễn Văn Cừ, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.01, HCM

· Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 

· Trình độ văn hóa: 
12/12

· Trình độ chuyên môn:
Điện Lạnh

· Quá trình công tác:




· 1995 – nay:
Giám Đốc Công ty Cơ Điện Lạnh Sài Gòn.

· Chức vụ công tác hiện nay: 
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy Sản Số 1

· Hành vi vi phạm pháp luật: 
Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: 
Không






· Số cổ phần nắm giữ: 70.000 cổ phần, chiếm 3,50% của tổng vốn điều lệ. Cam kết nắm giữ ít nhất 50% số cổ phiếu đang nắm giữ trong vòng 3 năm kể từ khi niêm yết.

· Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không

1.1.5. Họ và tên:
Tetsuji Totsune

· Giới tính: 
Nam

· Ngày sinh:
11/11/1942

· Nơi sinh:
Chiba, Nhật Bản

· Quốc tịch: 
Nhật Bản

· Dân tộc:
Nhật

· Quê quán:
Chiba, Nhật Bản 

· Địa chỉ thường trú: 
6-24-15, Someino Sakura- Shi, Chiba Japan.

· Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 
81.3.5565.7001

· Trình độ văn hóa: 
Đại Học

· Trình độ chuyên môn: 
Chuyên gia (Kỹ sư) Thủy Sản

· Quá trình công tác:




· 2003 - nay: 
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Maple Foods. 

· Chức vụ công tác hiện nay: 
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy Sản Số 1

· Hành vi vi phạm pháp luật: 
Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: 
Không







· Số cổ phần nắm giữ:  140.000 cổ phần, chiếm 7% của tổng vốn điều lệ. Cam kết nắm giữ ít nhất 50% số cổ phiếu đang nắm giữ trong vòng 3 năm kể từ khi niêm yết.

· Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không

1.2. Ban kiểm soát

1.2.1. Họ và tên:
Nguyễn Thị Hồng Ngọc

· Giới tính: 
Nữ

· Ngày sinh:
05/01/1968



· Nơi sinh:
Sài Gòn


· Quốc tịch: 
Việt Nam

· Dân tộc:
Kinh

· Quê quán:
Nam Định


· Địa chỉ thường trú: 3/24 Khu Phố 4, Phường Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. HCM.

· Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 

· Trình độ văn hóa: 
12/12

· Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

· Quá trình công tác: 

· 1990- 1997:
Nhân viên KCS Công Ty CP Thủy Sản Số 1

· 1998 – 2006:
Nhân viên phòng Kế Toán

· 2006 – nay: 
Phó phòng Kế Toán - Trưởng Ban Kiểm Soát Công Ty CP Thủy Sản Số 1.

· Chức vụ công tác hiện nay: 
Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty CP thuỷ sản số 1

· Hành vi vi phạm pháp luật: 
Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: 
Không



· Số cổ phần nắm giữ: 4.300 cổ phần, chiếm 0,22% của tổng vốn điều lệ. Cam kết nắm giữ ít nhất 50% số cổ phiếu đang nắm giữ trong vòng 3 năm kể từ khi niêm yết. 

· Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: 

* Chồng : Trần Kim Hùng: 15.000 cổ phần.

      * Em : Nguyễn Thị Hồng Thảo: 20.000cổ phần
1.2.2. Họ và tên:
Trần Xuân Hương

· Giới tính: 
Nam

· Ngày sinh:
03/12/1965

· Nơi sinh:
TP. Hồ Chí Minh

· Quốc tịch: 
Việt Nam

· Dân tộc:
Kinh

· Quê quán:
Nam Hà

· Địa chỉ thường trú: 
202 Nghĩa Phát, Phường 7, Quận Tân Bình, TP HCM.

· Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 

· Trình độ văn hóa: 
12/12

· Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân kinh tế

· Quá trình công tác:




· 2005 - hiện nay: 
Phó Phòng Tổ chức Hành Chính. 

· Chức vụ công tác hiện nay: 
Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty CP Thủy Sản số 1

· Hành vi vi phạm pháp luật: 
Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: 
Không




· Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% của tổng vốn điều lệ. 

· Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không

1.2.3. Họ và tên: 
Tô Kim Thịnh

· Giới tính: 
Nữ

· Ngày sinh:
21/09/1962




· Nơi sinh:
TP. Hồ Chí Minh



· Quốc tịch: 
Việt Nam




· Dân tộc:
Kinh

· Quê quán:
Nam Định


· Địa chỉ thường trú: 
220/52/1 Lê Văn Sỹ, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

· Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 

· Trình độ văn hóa: 
12/12 

· Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân Hóa Sinh.

· Quá trình công tác:




· 1998 – 07/2000: 
Trưởng phòng KCS Xí Nghiệp Mặt hàng mới thuộc Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam.

· 2000 – nay:
Phó Giám Đốc Công ty CP Thủy Sản Số 1.

· Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Ban Kiểm Soát - Phó Giám Đốc Công ty CP Thủy Sản Số 1.


· Hành vi vi phạm pháp luật: 
Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: 
Không


· Số cổ phần nắm giữ: 2.130 cổ phần, chiếm 0,11% của tổng vốn điều lệ. Cam kết nắm giữ ít nhất 50% số cổ phiếu đang nắm giữ trong vòng 3 năm kể từ khi niêm yết.

· Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: Không

1.3. Ban Giám Đốc

1.3.1. Nguyễn Thị Liên Phượng: Tổng Giám Đốc (Xem Sơ yếu lý lịch phần Hội Đồng Quản Trị)
1.3.2. Ngô Đức Dũng: Phó Tổng Giám Đốc (Xem Sơ yếu lý lịch phần Hội Đồng Quản Trị)
1.3.3. Tô Kim Thịnh: Phó Tổng Giám Đốc (Xem Sơ yếu lý lịch phần Ban Kiểm Soát)
1.3.4. Họ và tên: 
Nguyễn Ngọc Trung

· Giới tính: 
Nam

· Ngày sinh:
21/01/1961


· Nơi sinh:
Thanh Hóa


· Quốc tịch: 
Việt Nam




· Dân tộc:
Kinh

· Quê quán:
Hóc Môn – TP. Hồ Chí Minh



· Địa chỉ thường trú: 
90 Lê Vĩnh Hòa, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TPHCM

· Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 

· Trình độ văn hóa: 
12/12 

· Trình độ chuyên môn: 
Nhân sự

· Quá trình công tác:




· 1989 – 1991: 
Phó phòng Tổ chức – Hành Chính Xí Nghiệp Mặt hàng mới thuộc Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam.

· 1991 – 2000: 
Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Xí Nghiệp Mặt hàng mới thuộc Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam.

· 2000 - nay: 
Phó Giám đốc Công ty CP Thủy Sản Số 1. 

· Chức vụ công tác hiện nay: Phó Giám Đốc Công ty CP Thuỷ Sản Số 1


· Hành vi vi phạm pháp luật: Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không


· Số cổ phần nắm giữ: 2.710 cổ phần, chiếm 0,14% của tổng vốn điều lệ. Cam kết nắm giữ ít nhất 50% số cổ phiếu đang nắm giữ trong vòng 3 năm kể từ khi niêm yết.

· Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: 

· Vợ: Lê Thị Thoa, số cổ phần nắm giữ: 32.700 cổ phần

1.3.5. Họ và tên: 
Trần Thị Hà

· Giới tính: 
Nữ

· Ngày sinh:
11/07/1967


· Nơi sinh:
Hà Nam Ninh


· Quốc tịch: 
Việt Nam




· Dân tộc:
Kinh

· Quê quán:
Nam Định



· Địa chỉ thường trú: 
40/5 Huỳnh Đình Hai, P.14, Q. Bình Thạnh, TPHCM. 

· Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 
8.615252 

· Trình độ văn hóa: 
12/12 

· Trình độ chuyên môn: 
Kỹ sư Thủy Sản

· Quá trình công tác:




· 1990 – 1992: 
NV Công ty kho vận – Tổng công ty Thủy Sản VN.

· 1992 – 1994: 
NV VPĐD Công ty Kanefuku – Nhật Bản

· 1995 – 2000: 
NV Ban xuất khẩu - Tổng công ty Thủy Sản VN

· 2000 – 2001: 
Trưởng phòng xuất khẩu – Công ty CP Thủy Sản Số 1.

· 2001 - nay: 
Phó Giám Đốc Công ty CP Thủy Sản Số 1.

· Chức vụ công tác hiện nay: 
Phó Giám Đốc Công ty CP thuỷ sản số 1


· Hành vi vi phạm pháp luật: 
Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: 
Không


· Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% của tổng vốn điều lệ.

· Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: không

1.3.6. Họ và tên: 
Hoàng Thị Minh Hòa.

· Giới tính: 
Nữ

· Ngày sinh:
09/07/1965


· Nơi sinh:
Buôn Mê Thuộc


· Quốc tịch: 
Việt Nam




· Dân tộc:
Kinh

· Quê quán:
Nam Định



· Địa chỉ thường trú: 
87 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, TPHCM 

· Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 
974 1135 – 974 1136

· Trình độ văn hóa: 
12/12 

· Trình độ chuyên môn: 
Cử nhân Tài Chính Kế Toán.

· Quá trình công tác:




· 1987 – 1998:
Nhân viên kế toán Xí Nghiệp Mặt hàng mới thuộc Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam.

· 1998 – 07/2000:
Phó phòng Kế Toán Xí Nghiệp Mặt hàng mới.

· 07/2000 – 08/2001:
Phó phòng Kế Toán Công ty CP Thủy Sản Số 1.

· 08/2001 – nay:
Kế Toán Trưởng Công ty CP Thủy Sản Số 1.

· Chức vụ công tác hiện nay: Kế Toán Trưởng Công ty CP Thủy Sản Số 1.


· Hành vi vi phạm pháp luật: Không

· Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không


· Số cổ phần nắm giữ: 16.300 cổ phần, chiếm 0.815% của tổng vốn điều lệ. Cam kết nắm giữ ít nhất 50% số cổ phiếu đang nắm giữ trong vòng 3 năm kể từ khi niêm yết.

· Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: 

· Chồng: Nguyễn Quang Phước Sơn, số cổ phần nắm giữ: 26.700 cổ phần.

· Em: Hoàng Thị Ngọc Hân, số cổ phần nắm giữ: 25.100 cổ phần.
Chính sách đối với người lao động

            Số lượng người lao động trong Công ty

Tính đến thời điểm 17/08/2006, tổng số lao động của Công ty là 577 người. Cơ cấu lao động của Công ty được thể hiện trong bảng sau:

Cơ cấu lao động




        Đơn vị tính: người

	Phân theo trình độ chuyên môn
	Số lượng

	- Đại học
	43

	- Cao đẳng, Trung cấp
	31

	- Sơ cấp và công nhân kỹ thuật
	502

	Phân theo thời hạn hợp đồng lao động
	Số lượng

	- Không xác định thời hạn
	223

	- Có xác định thời hạn
	349


Nhìn chung, đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty đều được chú ý, tuyển chọn và đào tạo đảm bảo cho sự phát triển nguồn nhân lực lâu dài của Công ty.

 Chính sách đào tạo, lương, thưởng, trợ cấp, các chế độ khác

Con người là yếu tố quyết định sự thành công của doanh nghiệp, do đó muốn giữ được con người nhất là người giỏi, người có tay nghề tốt, quan trọng nhất có thể nói đến đó là chính sách đãi ngộ hay cụ thể là chính sách tiền lương. Để tạo sự công bằng, hiện nay Công ty trả lương theo sản phẩm làm ra, từ đó tạo “đòn bẩy” về mặt kinh tế thúc đẩy sự hăng say trong công việc của mọi người lao động. Mức thu nhập bình quân của người lao động trong Công ty qua các năm được cải thiện đáng kể.
Công ty cũng thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo như: phổ biến nội quy quy định của Công ty, đào tạo tay nghề, đào tạo nội dung các hệ thống quản lý chất lượng như: GMP, HACCP, ISO 9001-2000... Ngoài ra, Công ty còn thuê các chuyên gia đến Công ty trực tiếp đào tạo, hay Công ty gởi công nhân đi tham dự các khóa học chuyên ngành...

Hàng năm, Công ty dùng một khoản tiền được trích từ lợi nhuận theo quy định để khen thưởng cho cán bộ công nhân viên của Công ty. Chính sách khen thưởng của Công ty là theo bình bầu xếp loại A, B, C. Bên cạnh đó, Công ty còn khen thưởng đột xuất các cá nhân, bộ phận có ý kiến hữu ích mang lại hiệu quả cao cho công ty, tổ chức cho cán bộ công nhân viên đi tham quan và nghỉ mát.

Công ty thực hiện chính sách đối với người lao động theo quy định của Luật Lao động, ký kết hợp đồng lao động cho toàn thể cán bộ công nhân viên, mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Người lao động của Công ty được hưởng đầy đủ các quyền lợi được quy định trong thỏa ước lao động tập thể được cơ quan chức năng thừa nhận.
Thay đổi nhân sự
Trong năm không có sự thay đổi nào về thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành

VIII. Thông tin cổ đông/ thành viên góp vốn và quản trị công ty
1. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty

Danh sách cổ đông nắm giử từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2006 như sau:
	STT
	Tên cổ đông
	Địa chỉ
	Số cổ phần
	Giá trị (đồng)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đại diện vốn nhà nước: Nguyễn Thị Bạch Nhạn
	1/32 cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11
	500.000
	5.000.000.000
	25,00%

	2
	Tetsuji Totsune
	7-15-13 Tsukiji, chuo-ku, Tokyo, Nhật Bản
	140.000
	1.400.000.000
	7,00%

	
	Tổng cộng
	
	640.000
	6.400.000.000
	32,00%


2. Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ

Căn cứ vào Giấy CNĐKKD Số 4103000113 đăng ký lần đầu ngày 10/07/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 29/08/2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, danh sách cổ đông sáng lập của Công ty gồm:

Danh sách cổ đông sáng lập

	STT
	Tên cổ đông
	Địa chỉ
	Số cổ phần
	Giá trị (đồng)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đại diện vốn nhà nước: Nguyễn Thị Bạch Nhạn
	1/32 cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11
	500.000
	5.000.000.000
	25,00%

	2
	Huỳnh Văn Long
	144 Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1
	70.000
	700.000.000
	3,50%

	3
	Ngô Đức Dũng
	481 Lê Văn Sỹ, phường 2, quận Tân Bình
	12.020
	120.200.000
	0,60%

	4
	Nguyễn Thị Bạch Nhạn
	1/32 cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11
	32.800
	320.800.000
	1,64%

	5
	Nguyễn Thị Liên Phượng
	30 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3
	22.470
	224.700.000
	1,12%

	6
	Nguyễn Thị Phương
	454 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình
	40.000
	400.000.000
	2,00%

	7
	Tetsuji Totsune
	7-15-13 Tsukiji, chuo-ku, Tokyo, Nhật Bản
	140.000
	1.400.000.000
	7,00%

	8
	Trương Thị Kính
	29 Ngô Đức Kế, phường 12, quận Bình Thạnh
	50.000
	500.000.000
	2,50%

	
	Tổng cộng
	
	86,729
	8,672,900,000
	43,36%


Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc

Các thành viên của Hội Đồng Quản Trị gồm: 

Bà NGUYỄN THỊ BẠCH NHẠN          Chủ tịch

Bà NGUYỄN THỊ LIÊN PHƯỢNG        Ủy viên

Ông TETSUJI TOTSUNE                       Ủy viên

Ông HÙYNH VĂN LONG                      Ủy viên

Ông NGÔ ĐỨC DŨNG                            Ủy viên

Các thành viên của Ban Giám Đốc gồm :

Bà NGUYỄN THỊ LIÊN PHƯỢNG          Giám đốc

Ông NGUYỄN NGỌC TRUNG               Phó Giám đốc Hành chính Tổ chức

Ông NGÔ ĐỨC DŨNG                            Phó Giám đốc Kỹ thuật

Bà TRẦN THỊ HÀ                                    Phó Giám đốc xuất khẩu

Bà TÔ THỊ KIM THỊNH                          Phó Giám đốc sản xuất

Các thành viên của Ban Kiểm Soát gồm :

Bà NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC             Trưởng ban

Ông TRẦN XUÂN HƯƠNG                      Phó ban

Bà TÔ THỊ KIM THỊNH                            Thành viên

Họat động của Hội Đồng Quản trị 
Hội đồng quản trị họp mỗi qúy 01 lần, 04 lần trong một năm. Hội đồng quản trị có thể họp đột xuất khi có yêu cầu.

Hoạt động Ban kiểm Soát

Ban kiểm soát họp 6 tháng một lần, một năm họp 02 lần.

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát 
Thù  lao HĐQT, BKS là  4% lợi nhuận sau thuế .Tổng cộng số tiền đã chi trong năm 2006: 227.819.661đ
Thông tin về giao dịch cổ phiếu

Trong năm 2006 không có sự chuyển nhượng cổ phiếu giữa thành viên HĐQT, BKS và những người có liên quan. 
                                                   TP. Hồ Chí Minh, ngày  24   tháng  04    năm 2007
                                         CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
































































































































































































































































Quản Đốc Phân xưởng 3





Quản Đốc Phân xưởng 2





Phòng


Kế toán tài vụ








Phòng kỹ thuật – Cơ điện lạnh





Phòng kỹ thuật KCS





Phòng Xuất khẩu





Phòng Tổ chức hành chính





Phòng Kinh doanh











Phó Giám đốc


Kỹ thuật - cấp đông lạnh




















Phó Giám đốc


Kỹ thuật - Chế biến








Phó Giám đốc


Tổ chức – hành chính








Phó Giám đốc


Xuất khẩu








ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG





HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





BAN KIỂM SOÁT








GIÁM ĐỐC








� Theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần





